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Tóm tắt: Bài viết phân tích tác động của toàn cầu hóa văn hóa
đến gia đình Melayu ở Malaysia trên bình diện cấu trúc và đặc
điểm hộ gia đình và bình diện mối quan hệ trong gia đình và các
giá trị(1). Bài viết cho thấy ở Malaysia, con số hộ gia đình đang
tăng nhanh chóng và tỷ lệ nghịch với kích thưíc hé gia đình, tỷ
lệ hộ gia đình hạt nhân vẫn ở mức cao và xuất hiện nhiều hơn
những kiểu gia đình ngoài khuôn mẫu gia đình hai thế hệ. Các
yếu tố văn hóa toàn cầu tác động ngày càng mạnh đến các giá
trị truyền thống: quan hệ gia đình trở nên lỏng lẻo hơn; suy
giảm dần quyền kiểm soát của thế hệ già đối với cuộc sống của
thế hệ trẻ, của nam giới đối với phụ nữ; vị trí, vai trò của ngưêi
phụ nữ trong gia đình và các giá trị gia đình cũng đang thay đổi;
chuyển đổi trong quan niệm và thái độ của giới trẻ đối với hôn
nhân, gia đình và các giá trị truyền thống v.v..

Từ khóa: Toàn cầu hóa; Văn hóa; Gia đình; Hộ gia đình; Cấu
trúc; Đặc điểm; Giá trị; Quan hệ; Melayu; Malaysia.

Quá trình hội nhập vào cơn lốc toàn cầu hóa kinh tế đã kích thích tăng

trưëng, dẫn tới việc đô thị hóa và những thay đổi sâu sắc về văn hóa, xã

hội. Malaysia là một trong những nưíc có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất
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trong khu vực Đông á. Cho đến năm 2011 tỷ lệ đô thị hóa của Malaysia

là 72% và trong giai đoạn 2010-2015, đô thị hóa diễn ra với tỷ lệ trung

bình là 2,49% (Malaysia Urbanization, 2015). Mét trong những đối tưîng

bị ảnh hưëng nhiều nhất do tác động của toàn cầu hóa, nhất là toàn cầu

hóa văn hóa ở Malaysia, đó là gia đình, mà chủ yếu là gia đình cộng đồng

ngưêi Melayu(2), vì họ chiếm đa số cư dân vùng nông thôn và chịu tác động

nhiều nhất từ đô thị hóa và hiện đại hóa. Những tác động này của toàn cầu

hóa văn hóa đối với gia đình Melayu ở Malaysia ®ưîc phản ánh trong mọi

bình diện của đời sống gia đình. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung đi

sâu phân tích tác động của toàn cầu hóa văn hóa đến gia đình Melayu trên

hai bình diện chính sau đây.

1. Trên bình diện cấu trúc và đặc điểm hộ gia đình(3)

Báo cáo về Đặc điểm hộ gia đình 2010 dựa trên số liệu của Tổng điều

tra Dân số và Nhà ở Malaysia 2010 (Department of Statistics of Malaysia,

2014) cung cấp cho chúng ta một số thông tin cơ bản về con số hộ gia

đình, sự biến đổi kích thưíc và loại hộ gia đình trong các giai đoạn từ 1991

đến 2010. Về số lưîng, có thể thấy con số hộ gia đình tăng đáng kể qua

các giai đoạn. Năm 1991 Malaysia có 3,57 triệu hộ, tăng 34,7% trong gia

đoạn 1991-2000, lên 4,8 triệu hộ và con số của năm 2010 là 6,35 triệu,

tăng 32%. Điều này trưíc hết ®ưîc lý giải bằng việc dân số tăng, năm

1991 có 18,4 triệu ngưêi, năm 2000 lên 23,3 triệu và 2000 đã tăng lên 28,3

triệu ngưêi. Tuy nhiên, bên cạnh đó, các chính sách phát triển kinh tế xã

hội của nhà nưíc Malaysia là nhân tố không kém phần quan trọng. Chính

sách công nghiệp hóa mở ra nhiều khu công nghiệp, đẩy nhanh tốc độ đô

thị hóa, tạo nhiều công việc thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp. Dân số thành

thị ở Malaysia giai đoạn 2000-2010 tăng từ 10,2 triệu (43% dân số) lên 15

triệu (53%) (The World Bank, 2015).  Lao động nông nghiệp truyền thống

thu hẹp, vì thế một bộ phận lao động nông nghiệp, nhất là ngưêi trẻ tuổi

rời khỏi gia đình, trở thành công nhân trong các khu công nghiệp hoặc di

cư ra thành phố. Từ đó hình thành các gia đình trẻ. Một lý do khác là

những ngưêi trẻ tuổi có điều kiện theo đuổi học vấn cao, có công việc và
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thu nhập tốt ở thành phố, hoặc làm việc ở nưíc ngoài, để lại cha mẹ ở làng

quê… Con số hộ gia đình tăng tỷ lệ nghịch với kích thưíc hé gia đình.

Theo Báo cáo, kích thưíc trung bình hộ gia đình trong giai đoạn 2000-

2010 giảm từ 4,6 ngưêi xuống 4,2 ngưêi, trừ bang Sabah (Data Asas

Negeri, 2006) . Tuy nhiên, ở các bang nghèo và thuần nông, đông ngưêi

Melayu (và bản xứ nói

chung) như Kelantan,

Terengganu và Pahang, số

thành viên trong gia đình vẫn

cao nhất, có thể vì tỷ lệ sinh

cao hơn trong khi tỷ lệ ngưêi

trẻ tuổi thoát ly gia đình thấp

hơn những bang khác.

Điều này liên quan mật

thiết với sự biến chuyển

trong tư¬ng quan các loại hộ

gia đình. Gia đình hạt nhân

Malaysia vẫn ở mức cao mặc

dù có giảm sau 10 năm với

con số năm 2000 là 65,4% và

2010 là 62,8%. Xuất hiện

nhiều hơn những kiểu gia

đình ngoài khuôn mẫu gia

đình hai thế hệ (hạt nhân.

Đặc biệt, tỷ lệ hộ độc thân

tăng từ 7,1% lên 8,3% trong

cùng thời kỳ. Hộ có quan hệ

họ hàng giảm từ 3,6% xuống

3,3% nhưng số hộ gồm các

thành viên không có quan hệ

họ hàng(4), tăng từ 3,5% lên

5,2%.

Sự phân hoá gia đình Melayu ®ưîc phản

ánh rất rõ nét trong gia đình cụ Haji Ahmad ở

đảo Pinang (Shahnon Ahmad, 1988). Là gia

đình nông dân nhưng hai cụ chỉ có ba ngưêi

con, hai trai một gái. Cụ là một ngưêi nông dân

có tầm nhìn rộng, cho nên đã cố gắng chu cấp

cho ngưêi con trai trưëng, Husin, ®ưîc học

hành đến nơi đến chốn, trở thành công chức ăn

lư¬ng cao ở thủ đô. Hai ngưêi còn lại đều ở lại

vùng quê, nơi cha mẹ đang sống. Salmah, con

gái thứ lấy chồng cùng làm nghề nông, yên

phận với công việc thân quen hàng ngày: chăm

sóc đàn trâu và gà, cánh đồng lúa…, những

đứa con. Họ có bốn con và sắp có thêm đứa

thứ năm. Ngưêi con trai út của hai cụ chính là

ngưêi cụ vừa ý nhất. Anh là thµy dạy tôn giáo

rất có uy tín và ®ưîc mọi ngưêi kính trọng, có

hàng ngàn học sinh. Hai con của anh cũng đều

tiếp bưíc cha, ®ưîc đi học các trưêng tôn giáo

có tiếng. Riêng Azad ®ưîc sang tận Medina, ¶

Rập Saudi, học. Như vậy, từ một đại gia đình

đã nảy sinh bèn gia đình riêng. Ba ngưêi con

đều duy trì khuôn mẫu gia đình hai thế hệ. Còn

gia đình của hai cụ trở thành gia đình một thế

hệ, sau khi cụ ông qua đời, cụ bà sống đơn

thân. Có gia đình dời lên thủ đô và có ngưêi đi

du học Trung Đông.
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2. Trên bình diện mối quan hệ trong gia đình và các giá trị 

Những số liệu thống kê cũng gióp chóng ta hiểu sâu hơn về tư duy và

các mô hình sinh hoạt đang thay đổi, cũng như quan hệ gia đình ở

Malaysia trong những thập niên gần đây.

Từ góc độ cấu trúc, xã hội Melayu trong thời gian dài chủ yếu có hệ

thống gia đình và quan hệ họ hàng hai chiều. Hệ thống hai chiều này có ý

nghĩa quan trọng trong tư duy của ngưêi Melayu, bao gồm hai hàm ý

chính: a) hình thành tư duy dòng họ và gia đình tư¬ng hỗ và khoan dung

với những giá trị phổ quát trong quan hệ gia đình, và b) cấu trúc bình đẳng

và phân cấp trong xã hội Melayu. Ngưêi Melayu công nhận gia đình cơ

bản có môi trưêng “họ hàng” rất rộng lớn, không có giới hạn riêng. Gia

đình sống quây quần nhiều

thế hệ và hệ thống dòng họ

bao hàm các thành viên “họ

hàng” nhiều tầng lớp. Mỗi

thế hệ từ trên xuống dưíi

nhìn nhau với giá trị công

bằng (wajar) giữa họ, nghĩa

là ngưêi cao ®ưîc cả thế hệ

kính trọng và ngưêi thấp thì

®ưîc bao phủ bởi các quy

phạm và đạo đức (Zainal

Kling, 2005).

Như đã nói ở mục trên,

gia đình hạt nhân và gia

đình mở rộng (hai thế hệ và

ba thế hệ) vẫn chiếm đa số,

nhưng gia đình Malaysia

đang chịu sự phân hoá rõ

rệt vì sự đô thị hoá tất yếu

của một nưíc đang trên con

®ưêng công nghiệp hoá và

Ông Husin (Shanon Ahmad, 1988), là một

quan chức ở thủ đô có hưëng lư¬ng cao, cuộc

sống đầy đủ, viên mãn, nhưng ông không có thời

gian về quê thăm cha mẹ và các em. Cha mẹ ông

cũng đã từng lên nhà con trai ở thủ đô nhưng đã

phải quay về vì cảm thấy xa lạ với cung cách sinh

hoạt thiếu vắng không khí mộ đạo, lại càng

không chịu nổi hai đứa cháu nội, Zakuan và

Fauzana, lưêi biếng, hư hỏng, chẳng nghĩ đến ai

khác ngoài bản thân mình. Chuyện đi du học với

chúng chắc chắn không khó, nhưng học hết phổ

thông, chúng không muốn học và cũng chẳng

muốn làm bất cứ một công việc gì, hoàn toàn phụ

thuộc tài chính vào cha mẹ nhưng rất ăn chơi

sành điệu và buông thả. Cha mẹ chúng bất lực

hoàn toàn. Điều này khiến ông Husin luôn luôn

chạnh lòng khi nghĩ đến lũ cháu ở quê, con của

em trai và em gái ông. Quan hệ giữa cha mẹ và

con cái của hai gia đình này rất đơn giản và

phẳng lặng. 
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sự đối lập nông th«n-thµnh thị. Xu hưíng này dẫn đến sự suy giảm dần

quyền kiểm soát của thế hệ già đối với cuộc sống của thế hệ trẻ và việc

nam giới chi phối phụ nữ. Sự phân hóa này cùng những yếu tố văn hóa

toàn cầu, một mặt mang đến những giá trị tích cực, như ý thức tự lập, tự

chủ, vư¬n lên, bình đẳng giới…, nhưng mặt khác, lại làm cho quan hệ gia

đình trở nên lỏng lẻo. Con cháu sẽ không có dịp gần gũi cha mẹ, ông bà

và họ hàng ở làng quê, một nguyên nhân làm phai nhạt những giá trị đạo

đức truyền thống vốn ®ưîc nâng niu nhiều đời. 

Quan điểm về vị trí, vai trò của ngưêi phụ nữ trong gia đình và các giá

trị gia đình cũng đang thay đổi. Trên thực tế, ngưêi phụ nữ Melayu sống

ở nông thôn còn lưu giữ nét truyền thống nhiều hơn nhờ bối cảnh làng quê

và những tập tục truyền thống lâu đời. Những ngưêi già rất giống nhau ở

sự tôn trọng chuẩn mực của ngưêi phụ nữ truyền thống. Không những họ

ra sức gìn giữ lề thói trong gia đình, mà còn tự thấy mình có trách nhiệm

bảo ban bọn trẻ. Lớp phụ nữ trung niên cũng vẫn rất truyền thống, họ vẫn

rất bao dung nhưng đã dám đấu tranh. Họ có vẻ mạnh mẽ, nhưng không

phải để tranh giành vị trí với phái mạnh, mà mạnh mẽ để đấu tranh giữ gìn

hạnh phúc gia đình, giữ sự yên bình của ngôi làng truyền thống. Những

ngưêi phụ nữ chính chuyên, có gia đình con cái tập hợp nhau lại để chống

lại những kẻ bị coi là thiếu đứng đắn, đe doạ hạnh phúc mọi nhà. Nhiều

cô gái trẻ hưíng ra thành phố theo tiếng gọi của hiện đại hoá và vì những

nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan họ không thể hoặc không muốn

tuân thủ những chuẩn mực truyền thống nữa. Họ thâm nhập vào khu vực

công nghiệp và dịch vụ của một nưíc nông nghiệp đang trên con ®ưêng

công nghiệp hoá. Một khi họ ý thức ®ưîc đầy đủ về hoàn cảnh của mình

và có ý chí xoay chuyển cuộc sống của bản thân thì họ sẽ bằng mọi cách

thích nghi với cuộc sống mới một cách nhanh chóng.

Các yếu tố văn hóa toàn cầu tiếp tục tác động trực tiếp và gián tiếp ngày

càng mạnh đến lối sống. Bình đẳng cho cả nam và nữ về cơ hội trong giáo

dục hiện đại và hưíng nghiệp đã nâng tỷ lệ phụ nữ trong lực lưîng lao

động Malaysia cuối thế kỷ 20 lên 45% (Cheu Hock-Tong, 2001). Nhìn

chung, ngày nay phụ nữ Malaysia nói chung và Melayu nói riêng đã tích
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cực quan tâm và tham gia vào nhiều hoạt động của xã hội để có thể cất lên

tiếng nói của mình. Việc phụ nữ tham gia vào thị trưêng đã giúp họ tự chủ

và độc lập hơn. Tuổi kết hôn của phụ nữ tăng lên và ngày càng nhiều ngưêi

chuộng cuộc sống độc thân, thậm chí làm mẹ đơn thân. Nhiều cặp vợ

chồng trẻ, nhất là ở thành thị và có học vấn không thích sinh nhiều con

như cha mẹ mình trưíc đây để có thời gian cho bản thân và cũng để cung

cấp cho con những điều kiện tốt hơn. Tuy nhiên, cũng cần nói đến những

hệ quả tiêu cực. Sống trong môi trưêng thành thị, những lao động nữ trẻ

tuổi có nguồn thu nhập và điều kiện sống riêng dễ dàng bị văn hóa toàn

cầu ảnh hưëng, cụ thể là những trào lưu và mốt thời trang, cách nhìn, quan

điểm mới ®ưîc hình thành thông qua các phư¬ng tiện đại chúng. Những

xu hưíng và mốt thời trang mang đến cho văn hóa vật chất một giá trị cao

hơn văn hóa tinh thần vốn dựa trên nền tảng các giá trị truyền thống mà

họ cho là không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại nữa. Với sự dịch

chuyển từ “truyền thống” sang “hiện đại’, các cá nhân cố tình nhấn mạnh

“tự do” và “tự chủ” hơn là ‘tự trọng” và “giá trị tự thân” theo nghĩa truyền

thống (Cheu Hock-Tong, 2001). Đi xa hơn, lối sống vật chất sẽ lôi kéo họ

vào những thói hư tất xấu và các hành vi thiếu đạo đức. Do đó, các hiện

tưîng như tình dục trưíc hôn nhân, mẹ đơn thân, nạo phá thai, bỏ rơi con

và AIDS đã trở nên thưêng hơn. Hiện tưîng “sugar baby”(5) chủ yếu lôi

cuốn các nữ sinh đang là một mối lo ngại cho xã hội. Cũng trong bối cảnh

này, một số phụ nữ có gia đình trở thành nạn nhân của các vụ ngoại tình,

trong khi số khác vì các lý do khác nhau, trở nên xung khắc với chồng và

các thành viên khác của gia đình, bị tổn thư¬ng về thể xác, tình cảm và

tinh thần, với những hệ lụy nặng nề: ly hôn, lạm dụng trẻ em, trẻ bỏ nhà

đi lang thang hoặc theo các nhóm tội phạm, làm gái đứng ®ưêng, nghiện

ngập ma túy, nhiễm HIV và các vấn đề xã hội khác.

Tình trạng của ngưêi già trong gia đình cũng có nhiều vấn đề. Cùng với

mức sống tăng lên, tuổi thọ trung bình của nam giới là 69 tuổi, phụ nữ là

74 tuổi vào năm 2000 và hiện nay tuổi thọ trung bình của ngưêi Malaysia

nói chung là 73 tuổi. Khi những giá trị truyền thống mai một, tình cảm gia

đình, lòng hiếu kính và gắn bó với cha mẹ, ông bà cũng đang thay đổi

đáng kể. Hơn nữa, vì công việc và hoàn cảnh của con cháu, nhiều ngưêi
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Bảng 1. Sự chuyển đổi trong quan niệm và thái độ của giới trẻ Malaysia

nói chung đối với hôn nhân, gia đình và các giá trị truyền thống
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già hiện nay sống cô đơn, thiếu thốn tình cảm và sự chăm lo. ở các thành

phố lớn Malaysia đang mở rộng mô hình Nhà trông ngưêi già (Day-care,

dành cho những ngưêi vÉn tự chăm sóc bản thân ®ưîc, như kiểu nhà trẻ),

nơi con cái ®ưa cha/mÑ già đến gửi và đón về hàng ngày. Nhà dưìng lão

cho mọi đối tưîng cũng là một lựa chọn khác. Tuy nhiên, những mô hình

này rất phát triển ở phư¬ng Tây nhưng chưa ®ưîc ngưêi ¸ Đông đón nhận

rộng rãi và đa số ngưêi vẫn không muốn lựa chọn. 

Bảng 1 sẽ tóm tắt sự chuyển đổi trong quan niệm và thái độ của giới trẻ

Malaysia nói chung đối với hôn nhân, gia đình và các giá trị truyền thống.

3. Thay cho lời kết

Toàn cầu hóa tác động mạnh đến sự thay đổi gia đình Melayu nói riêng

và Malaysia nãi chung cả về cơ cấu, quan hệ, các đặc điểm cũng như giá

trị. Thực tế cho thấy ở Malaysia, con số hộ gia đình đang tăng nhanh

chóng và tỷ lệ nghịch với kích thưíc hé gia đình, tỷ lệ hộ gia đình hạt

nhân vẫn ở mức cao và xuất hiện nhiều hơn những kiểu gia đình ngoài

khuôn mẫu gia đình hai thế hệ. Các yếu tố văn hóa toàn cầu tác động ngày

càng mạnh đến các giá trị truyền thống: quan hệ gia đình trở nên lỏng lẻo

hơn; suy giảm dần quyền kiểm soát của thế hệ già đối với cuộc sống của

thế hệ trẻ, của nam giới đối với phụ nữ; vị trí, vai trò của ngưêi phụ nữ

trong gia đình và các giá trị gia đình cũng đang thay đổi; chuyển đổi

trong quan niệm và thái độ của giới trẻ đối với hôn nhân, gia đình và các

giá trị truyền thống v.v..

ở Malaysia, sự bất ổn của gia đình cộng đồng Melayu nói riêng,

ngưêi Malaysia nãi chung chủ yếu là do sự xói mòn nhanh chóng các giá

trị tuyệt đối trong văn hóa truyền thống. Đó là xu thế của thời đại, ranh

giới giữa các nền văn hóa sẽ phai mờ dần và các giá trị phổ quát trở thành

các giá trị chung khi tất cả chúng ta sẽ trở thành cư dân của ngôi làng

toàn cầu.n

Chú thích

(1) Bài viết trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ 2015 – 2016: “Biến đổi văn hóa ở
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Malaysia trong bối cảnh toàn cầu hóa văn hóa” do TS. Phạm Thanh Tịnh chủ

nhiệm.

(2) Ngưêi Melayu ở đây ®ưîc hiểu là những ngưêi gốc Melayu và cả những

ngưêi không phải gốc Melayu nhưng theo Hồi giáo (Islam), tuân thủ truyền

thống Melayu. Ngưêi Melayu và các tộc ngưêi thiểu số địa phư¬ng khác ®ưîc

coi là ngưêi bản địa (Bumiputera) là nhóm dân tộc lớn nhất trong ba nhóm cộng

đồng chính ở quốc gia Malaysia đa dân tộc, đa tôn giáo (ngưêi Melayu, ngưêi

Hoa và ngưêi ấn). Phần lớn họ sống ở nông thôn và theo Hồi giáo. Xét về huyết

thống và ngôn ngữ, họ có quan hệ mật thiết với các dân tộc bản địa ở Indonesia,

miền Nam Philippine và Thái Lan. Xét theo địa vị xã hội họ có ảnh hưëng chính

trị và văn hóa lớn nhất tại quốc gia này.

(3) Báo cáo và các con số thống kê ở mục này đều lấy từ trang web của Cục

Thống kê Malaysia: www.statistics.gov.my. “Hộ gia đình” không đồng nghĩa với

“gia đình”. Số ngưêi trong hộ và trong gia đình là khác nhau. ở đây chúng tôi

quan tâm đến hộ và số ngưêi trong hé.  

(4) Hộ có ngưêi làm chủ hộ và mét/nh÷ng thành viên không có quan hệ họ hàng

sống cùng.

(5) Hiện tưîng “sugar baby”: gái gọi hay bồ nhí.
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